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Chương II

Việt Nam từ đầu thế kỉ XX

đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bài 22 :         Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa
Lần thứ nhất của thực dân pháp

I. mục tiêu bài học

1. Kiến thức 

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:

- Hiểu được mục đích và nắm được những nét chính về nội dung của các chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp thi hành ở Việt Nam ngay sau khi chúng hoàn thành cuộc bình định bằng quân sự.

- Thấy được những tác động của những chính sách đó đối với tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam ở những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới.

2. Tư tưởng, tình cảm
- Nhận rõ bản chất của đế quốc, thực dân, phong kiến tàn bạo đã bóc lột dã man và đàn áp về chính trị một cách tàn bạo đối với nhân dân ta.

- Bồi dưỡng tình cảm giai cấp, lòng yêu mến kính trọng giai cấp nông dân, công nhân và các tầng lớp lao động khác.

3. Kỹ năng
- Bồi dưỡng kĩ năng phân tích, đánh giá, rút ra các đặc điểm của sự kiện lịch sử.

- Kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử và sơ đồ để nhận thức lịch sử.

II. phương tiện dạy học

- Bản đồ hành chính Đông Dương thời thuộc Pháp

- Sơ đồ Bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương.

III. tiến trình tổ chức dạy học

1. ổn định lơp.

2. Kiểm tra bài cũ

           Câu 1: Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương? 

          3. Bài mới
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức HS cần nắm

	* Hoạt động 1: Cá nhân

- GV hỏi: Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở VN trong hoàn cảnh nào?

- GV hỏi: Mục tiêu của cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam của Pháp là gì?

Hoạt động 2. Tổ chức trò chơi ghép chữ. 

GV chia lớp thành 2 nhóm : Nhóm 1 và nhóm 2 cùng lên ghép nội dung tương ứng với gợi ý mà GV đã chuẩn bị trên bảng về nội dung cuộc khai thác theo mẫu: Lĩnh vực, Nội dung khai thác.

Cuối cùng GV nhận xét và tổng hợp vấn đề.
 GV hái: Những chính sách khai thác trên đã tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?
Sự tiến bộ đó có lợi cho ai, thực dân Pháp hay nhân dân Việt Nam?

* Hoạt động 1: Cỏ nhõn.

GV hỏi: Trước khi thực dân pháp sang xâm lược, xã hội Việt Nam cơ bản tồn tại những giai cấp nào?

HS trả lời giai cấp Địa chủ và Nông dân.

GV nhận xét và chốt ý.

Hoạt động 2. Nhóm

Gv chia lớp 4 nhóm tìm hiểu 2 nội dung.

Nhóm 1và 3: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, các giai cấp cũ( Địa chủ và Nông dân) có sự phân hóa như thế nào?

Nhóm 2 và 4: Xã hội Việt Nam xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp nào? Đặc điểm của từng giai cấp tầng lớp đó?

	1. Những chuyển biến về kinh tế
- Hoàn cảnh:

+ Sau khi dàn áp phong trào Cần vương. 

+ 1897, Pháp cử Pôn Đu me sang làm Toàn quyền Đông Dương và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

a. Mục đích: Vơ vét sức người, sức của nhân dân Đông Dương đến tối đa.

b.  Nội dung khai thác.
+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất.

+ Công nghiệp: Tập trung khai thác than và kim loại, ngoài ra còn tập trung vào một số nghành khác như xi măng, điện nước.

+ Thương nghiệp: độc chiếm thị trường, nguyên liệu và thu thuế.

+ Giao thông vận tải: được chú trọng xây dựng.

-> Mục đích: phục vụ khai thác và quân sự. 

c. Tác động:

+ Tích cực: 

. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam, so với nền kinh tế phong kiến, có nhiều tiến bộ, của cải vật chất sản xuất được nhiều hơn, phong phú hơn.

. Cơ cấu kinh tế VN thay đổi: Ngoài nông nghiệp, thủ công nghiệp nay có thêm công nghiệp, thương nghiệp, GTVT.

+ Tiêu cực:

. Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị bóc lột cùng kiệt;

 . Nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất;

. Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

=> Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp.

2. Những chuyển biến về xã hội
* Giai cấp cũ bị phân hoá.
- Giai cấp địa chủ phong kiến:

+ Đại địa chủ: giàu có, làm tay sai cho thực dân Pháp, là chỗ dựa của Pháp, chúng ra sức áp bức, bóc lột nông dân.. 

+Tuy nhiên, có một bộ phận nhỏ địa chu vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

- Giai cấp nông dân: 

+ Số lượng đông đảo nhất chiếm hơn 80% dân số.

 + Bị đế quốc và phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, cuộc sống của họ khổ cực lâm vào cảnh bần cùng.

-> Một số phải rời làng đi tìm kiếm việc làm  trở thành công nhân.

-> Một số ở lại  nông thôn làm tá điền cho địa chủ.

=> nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành được độc lập và ấm no -> là lực lượng to lớn của phong trào chống Pháp.

* Xuất hiện lực lượng xã hội mới

- Công nhân: 

+ Ra đời trong cuộc khai thác lần 1.

+ Xuất thân từ nông dân, làm việc ở đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ để cải thiện điều kiện làm việc và đời sống -> mang tính tự phát.

- Tầng lớp tư sản: Là các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn bán bị chính quyền thực dân kìm hãm, chèn ép.

- Tiểu tư sản thành thị: 

+ Thành phần khá phức tạp: gồm các tiểu thương, tiếu chủ, chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do, thây giáo. học sinh, sinh viên.




4. Sơ kết bài học
- Củng cố:

+ Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
· Bài tập: GVcủng cố kiến thức cho HS qua bài tập trắc nghiệm.
Câu 1. Thực dân pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam vào

a. Năm 1897          b. Năm 1899                  c. Năm 1898               d. Năm 1900.

Câu 2. Hệ quả lớn nhất của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

a. Bước đầu phát triển công nghiệp ở Việt Nam

b.Du nhập phương thức sản xuất TBCN vào Việt Nam.

c. Duy trì phương thức bóc lột phong kiến.

d. Duy trì phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu.

Câu 3. Lực lượng xã hội mới xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

a. Địa chủ phong kiến                        b. Nông dân

c. Công nhân                                        d. Thợ thủ công.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
